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Quy định của Bộ luật hình sự (BLHS) về hình phạt là căn cứ quan trọng của việc quyết định hình phạt đối với người bị kết án. Sau gần 8 năm BLHS năm 1999 có hiệu lực, từ thực tiễn áp dụng và kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ các quy định của Bộ luật này, cho thấy nhiều chế định hình sự quan trọng, trong đó có chế định hình phạt, còn có những vướng mắc, bất cập, ảnh hưởng nhiều đến việc quyết định hình phạt dẫn đến hạn chế hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong thực tiễn.

Nghị quyết 49 về Chiến lược cải cách tư pháp đ· chỉ rõ cần phải giảm bớt hình phạt tử hình; giảm nhẹ hình phạt tước quyền tự do, tăng hình phạt tiền với tội phạm kinh tế, tội xâm phạm sở hữu, mở rộng việc áp dụng các hình phạt khác. Với tinh thần đã, trong bài viết này tác giả nêu lên những hạn chế và đề xuất một số kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các hình phạt tử hình, tù có thời hạn và hình phạt tiền.
1. Hình phạt tử hình: 
Tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt của Nhà nước, tước đi quyền quan trọng và thiêng liêng nhất của con người, đã là quyền sống. 
Xuất phát từ quan điểm cho rằng hình phạt tử hình (cho dù thể thức thi hành nó trong thực tế như thế nào) cũng là một hình phạt dã man, phi luân lý, vô ích, không có tác dụng dăn đe người phạm tội, việc duy trì hình phạt này không có tác dụng làm giảm tội phạm, kể cả các tội đặc biệt nghiêm trọng (bởi vì tình trạng phạm tội đã không tăng lên trong các nước sau khi đã xoá bỏ loại hình phạt này), không sửa chữa được trong trường hợp có sai lầm về tư pháp, nên nhiều quốc gia đã và đang nghiên cứu loại bỏ hình phạt này và thay thế bằng các hình phạt khác. Cho đến nay có rất nhiều nước (trong đó có toàn bộ các nước thuộc Cộng đồng chung châu Âu-EU) đã loại bỏ hình phạt này đối với không chỉ các tội phạm theo luật chung mà còn với cả các tội phạm chính trị, quân sự và tội phạm quốc tế. 
Tuy vậy, loại hình phạt này vẫn còn được duy trì trong pháp luật hình sự của nhiều nước. Việc áp dụng hình phạt này cần phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi nước. Ở Việt Nam, tử hình vẫn được coi là hình phạt cần thiết và phải có nhằm trừng trị người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bảm đảm cho an ninh và trật tự xã hội. So với BLHS năm 1985, BLHS năm 1999 đ· giảm số lượng các điều luật về tội phạm có quy định hình phạt tử hình từ 44 xuống còn 29 điều; không áp dụng loại hình phạt này đối với đối với người chưa thành niên phạm tội, đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử; không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân; không được thi hành án tử hình ngay sau khi tuyên án. Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân.

Điều kiện kinh tế, xã hội ở nước ta trong những năm gần đ©y có sự thay đổi đ¸ng kể nên phạm vi áp dụng loại hình phạt này cũng đang dần được thu hẹp. Thực tiễn xét xử cho thấy, tuyệt đại đa số án tử hình chỉ áp dụng đối với những người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm và các tội sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý. Còn đối với các tội khác như các tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, về tham nhũng, xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân, các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh ít được áp dụng. 

Xuất phát từ tình hình phát triển kinh tÕ-x· hội và quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời với yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, đòi hỏi cấp thiết là phải tiếp tục hoàn thiện PLHS với việc đảm bảo các quyền con người, nhân đạo hoá các biện pháp trừng trị hình sự, phù hợp với điều kiện phát triển và đạo đức của người Việt Nam. Chóng ta cần nghiên cứu tiếp tục giảm một số nhóm tội có hình phạt tử hình nữa trong tương lai. Về phạm vi áp dụng hình phạt này, chúng tôi đề nghị bỏ hình phạt tử hình với các tội phạm xâm phạm sở hữu: tội cướp tài sản (§.133), tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (§.139) ; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: Tội buôn lậu (§.153), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (§.157), Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (§…); các tội phạm về ma tuý: Tội tàng trữ chất ma tuý, Tội chiếm đoạt chất ma tuý (§. 194), Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; các tội Phá hoại hòa bình, Gây chiến tranh xâm lược; Chống loài người; Tội phạm chiến tranh. Như vậy, BLHS nên chăng chỉ quy định hình phạt tử hình đối với một số tội như: các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội giết người, hiếp dâm, các tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý và một số tội phạm liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Đối với Tội tham « tài sản, Tội nhận hối lộ, Tội đưa hối lộ trong tình hình hiện nay theo chúng tôi vẫn cần duy trì hình phạt tử hình, bởi vì tham nhũng hiện đang là quốc nạn, nếu bỏ án tử hình với những tội ấy thì dư luận không đồng tình, nhưng trong tương lai gần cũng nên xem xét bỏ không quy định hình phạt này với các tội đó.

Đối với các tội được loại bỏ hình phạt tử hình sẽ được thay thế bằng hình phạt khác đó là tù chung thân. Có ý kiến cho rằng nên quy định hình phạt chung thân này là loại hình phạt không được giảm án. Tuy nhiên, nếu quy định như vậy là trái với chính sách nhân đạo hoá luật hình sự. Trong trường hợp vẫn cho áp dụng các chế định giảm thời hạn chấp hành hình phạt hoặc đặc xá với người phạm một trong những tội trên mà bị kết án chung thân thì cần quy định “thời kỳ an toàn”, hoặc phóng thích có điều kiện (như một số nước đang áp dụng), có nghĩa là khi áp dụng những biện pháp trên đối với người bị kết án, thì họ bị buộc phải thực hiện những điều kiện (nghĩa vụ) trong một khoảng thời gian nhất định dưới sự giám sát và trợ giúp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nhằm tạo thuận lợi cho họ cải tạo và tái hoà nhập xã hội. 

Về đối tượng áp dụng hình phạt tử hình, theo chúng tôi, BLHS nên quy định không áp dụng hình phạt này với cả người già từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến tính mạng, người phạm tội chưa đạt. 
Về khung hình phạt có hình phạt tử hình, cần có sự phân hoá cao hơn, nên có khung hình phạt chỉ quy định tù chung thân hoặc tử hình để áp dụng. Đối với khung hình phạt có quy định cả hình phạt tù có thời hạn thì nên nâng mức tối thiểu của hình phạt này lên 15 năm, tức là nên quy định hình phạt tù là 15 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 
Ngoài ra, cũng cần ®ổi mới hình thức, thủ tục thi hành án tử hình, giải quyết yêu cầu của gia đ×nh người bị tử hình xin xác người thân về mai táng; giải quyết việc người bị tử hình xin hiến mô, hiến xác vì mục đích nhân đạo, chữa bệnh, giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học. 
2. Về hình phạt tù có thời hạn
1) Thời hạn thấp nhất của tù có thời hạn được quy định tại Điều 33 BLHS là 3 tháng. Rõ ràng là với thời hạn tù giam thấp như vậy sẽ rất khó phát huy được hiệu quả của hình phạt trong thực tiễn thi hành, đồng thời nó cũng là một trong những nguyên nhân làm quá tải ở trong các trại giam hiện nay ở nước ta. Vì vậy chúng tôi đề nghị cần nâng mức thấp nhất của hình phạt này lên 6 tháng hoặc nên chăng quy định như cách BLHS Đức đã làm là chỉ được áp dụng hình phạt tù ngắn hạn dưới 6 tháng trong những trường hợp đặc biệt do đặc điểm nhân thân người phạm tội và lợi ích xã hội đòi hỏi. 
2) Một vấn đề đặt ra liên quan đến mức cao nhất của hình phạt này (20 năm) và sự tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội đến 30 năm tù. Quy định này không hợp lý và trong thực tế cũng chưa có người bị kết án nào phải chấp hành với mức hình phạt như vậy ở trong tù. Chúng tôi đề nghị nên quy định khi tổng hợp hình phạt tù thì hình phạt chung không vượt mức cao nhất của hình phạt này.
         
3) Về quyết định hình phạt tù có thời hạn đối với các trường hợp tội phạm chưa hoàn thành và đối với người chưa thành niên phạm tội:

- Điều 52 BLHS quy định hình phạt đối với chuẩn bị phạm tội và phạm tội chưa đạt như sau:

“1. Đối với chuẩn bị phạm tội, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là không quá 20 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định.  

            2) Đối với phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì chỉ áp dụng các hình phạt này trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nếu là hình phạt tù thì mức hình phạt được áp dụng là không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định”.

Như vậy, đối với chuẩn bị phạm tội, giới hạn giảm nhẹ “nếu là tù có thời hạn thì không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định” và đối với phạm tội chưa đạt giới hạn giảm nhẹ “nếu là hình phạt tù thì mức hình phạt được áp dụng là không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định”.
 Cách quy định giới hạn giảm nhẹ tại Điều 74 đối với người chưa thành niên phạm tội cũng tương tự như Điều 52 này.  Cụ thể về giới hạn giảm nhẹ “nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định” đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và “nếu là hình phạt tù thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định” đối với từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Quy định như vậy thông thường được hiểu đó chính là mức tối đa của khung hình phạt cụ thể quy định với tội phạm cụ thể. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là nếu hiểu theo cách này thì điều luật chỉ quy định về giới hạn giảm nhẹ tối đa mà chưa quy định giới hạn giảm nhẹ hình phạt tối thiểu dẫn đến tình trạng không thống nhất trong áp dụng của các Toà án, đồng thời có thể dẫn đến áp dụng chồng chéo với Điều 47 BLHS. 

Theo kinh nghiệm của một số nước, nhà làm luật nước ta nên quy định một khung hình phạt giảm nhẹ cho trường hợp chuẩn bị phạm tội ngay ở điều luật về tội phạm cụ thể, nếu xét thấy cần phải buộc người chuẩn bị phạm tội đó phải chịu TNHS. Còn với trường hợp phạm tội chưa đạt nên quy định rõ giới hạn giảm nhẹ tối thiếu và tối đa trong một điều luật ở phần chung. Và quy định tại khoản 2 Điều 52 BLHS như sau: Đối với phạm tội chưa đạt, ………, nếu là hình phạt tù thì mức hình phạt được áp dụng nằm trong giới hạn 3/4 mức tối thiểu và không quá 3/4 mức tối đa của khung hình phạt mà điều luật quy định”.

Còn đối với người chưa thành niên phạm tội thì ở khoản 1 Điều 74 nên quy định như sau:

 - Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, ….; nếu điều luật được áp dụng quy định tù có thời hạn, thì mức hình phạt phải nằm trong giới hạn 3/4 mức tối tiểu và không quá 3/4 mức tối đa của khung hình phạt được áp dụng.

- Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, …..; nếu điều luật được áp dụng quy định tù có thời hạn, thì mức hình phạt phải nằm trong giới hạn 1/2 mức tối tiểu và không quá 1/2 mức tối đa của khung hình phạt được áp dụng.

4) Hình phạt tù với tư cách là chế tài của từng tội phạm cụ thể được quy định chưa hợp lý trong mối tương quan với các hình phạt khác nhẹ hơn. Trong Phần các tội phạm BLHS có tổng số 1006 khung hình phạt có hình phạt chính thì có 666 khung chế tài quy định hình phạt tù. Việc chiếm ưu thế của hình phạt tù trong mối tương quan với các hình phạt chính khác trong chế tài của các tội phạm cụ thể trong phần các tội phạm BLHS là một trong những lý do giải thích tại sao trong thực tế áp dụng hình phạt này lại chiếm ưu thế tuyệt đối (Lý do khác như thói quen áp dụng loại hình phạt này của thẩm phán, quy định hình phạt này trong chế tài lựa chọn với hình phạt khác loại, chế độ thi hành các loại hình phạt khác nhất là các hình phạt không tước tự do không rõ ràng, việc triển khai thi hành có nhiều khiếm khuyết…). Vì vậy cần xem xét để xây dựng khung cơ bản hoặc khung giảm nhẹ của một loạt các tội mà trong đó loại bỏ hình phạt này và tăng cường các hình phạt không tước tự do, nhất là hình phạt tiền như đối với các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội về kinh tế hoặc môi trường, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính
5) Khoảng cách giữa mức tối tiểu và tối đa của hình phạt tù được quy định trong chế tài của nhiều tội phạm trong Phần các tội phạm BLHS còn quá rộng, ví dụ như quy định tại: khoản 1 Điều 86 là 13 năm (phạt tù từ 7 năm đến 20 năm); khoản 2 Điều 119 là 15 năm (phạt tù từ 5 năm đến 20 năm); khoản 3 Điều 229 là 12 năm (phạt tù từ 8 năm đến 20 năm. Hạn chế này dẫn đến không đảm bảo nguyên tắc phân hoá TNHS và hình phạt, biểu hiện quan trọng của CSHS khi quy định về hình phạt. Chúng tôi đề nghị rà soát lại các khung chế tài hình phạt tù đối với từng tội phạm để quy định lại theo hướng thu hẹp giới hạn với khoảng cách rộng nhất là đến 5 năm đến 7 năm. 
6) Quy định về tính liên tục của mức hình phạt tù giữa các khoản của cùng một điều luật trong Phần các tội phạm cũng không thống nhất. Còn rất nhiều khung hình phạt quy định hình phạt tù có sự chồng lấn. Mức thấp nhất của khung hình phạt nặng hơn liền kề thường không liền kề với mức cao nhất của khung nhẹ hơn mà nhiều khi còn thấp hơn rất nhiều. Với cách quy định mức hình phạt có sự chồng lấn như vậy dẫn việc áp dụng quy định tại Điều 47 BLHS (quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của BLHS) nhiều khi không thống nhất và thậm chí chỉ là hình thức còn mức án không thay đổi. 

  
Do đó, đề nghị quy định mức thấp nhất của khung nặng hơn được gối với mức cao nhất của khung nhẹ hơn. Với cách quy định mức hình phạt nối nhau, không có sự chồng lấn giữa các khung của cùng một điều luật, thì việc xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo quy định tại Điều 47 BLHS. 

3. Về hình phạt tiền.
Nghiên cứu hình phạt tiền với tư cách là hình phạt chính vừa là hình phạt bổ sung trong BLHS năm 1999 có những nhận xét như sau:

1) Khoản 1 Điều 30 BLHS quy định phạt tiền là hình phạt chính được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính, nhưng đồng thời lại quy định nó đuợc áp dụng đối với một số tội khác do Bộ luật này quy định.  

Tính ra có 22 điều luật có quy định phạt tiền là hình phạt chính mà khung hình phạt trong điều luật có quy định mức phạt cao nhất đến 7 năm tù, tức là các tội phạm nghiêm trọng. Chính vì vậy nhiều người (trong đó có cán bộ ngành toà án) cho rằng là nó mâu thuẫn với quy định là phạt tiền là hình phạt chính được áp dụng với người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính.

2) Về số lượng hình phạt tiền trong BLHS năm 1999 được quy định mở rộng hơn nhiều với tư cách cả là hình phạt chính và hình phạt bổ sung so với BLHS năm 1985. Tuy nhiên, nếu như so với tổng số các chế tài tại phần các tội phạm BLHS thì tỷ lệ đó chưa cao. Phạt tiền là hình phạt chính chỉ được quy định cùng với các hình phạt chính khác trong 74/1006 khung hình phạt, chiếm 7,35%. 
          3) Trong trường hợp người bị kết án phạt tiền nhưng trước khi bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì việc tính chuyển đổi như thế nào. Đáng tiếc là Điều 30 không có câu trả lời, trong khi đối với hình phạt cải tạo không giam giữ Điều 31 quy định “Nừu người bị kết án đã bị tam giữ, tạm giam thì thời hạn tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng ba ngày cải tạo không giam giữ”.

         4) Điều 72 có quy định “ phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với chưa thành niên phạm tội từ đủ 16 tuổi đén dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng”. Tuy nhiên, trong thực tiền xét xử các toà án không hề có áp dụng hình phạt này với người chưa thành niên phạm tội.

5) Trong trường hợp người bị kết án cố tình không nộp tiền phạt thì giải pháp về vấn đề này như thế nào, Điều 30 không có lời giải đáp. Nếu vận dụng Điều 304 về tội không chấp hành án (tất nhiên hành vi của can phạm phải thoả mãn cấu thành tội phạm này) thì sẽ vô cùng tốn kém và không đặt hiệu quả cao trong xử lý hình sự.


6) Trong một số trường hợp khi nhà làm luật quy định phạt tiền là hình phạt chính, mức phạt tiền được quy định có khi bằng hoặc thấp hơn mức phạt tiền được quy định trong hình phạt bổ sung tại khung hình phạt đối với loại tội ấy. Ví dụ, đối với Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác (§.125), trong khi phạt tiền quy định là hình phạt chính là 01 triệu đồng đến 5 triệu đồng, thì hình phạt bổ sung phạt tiền lại được quy định với tội này là từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Hoặc có tội quy định phạt tiền là hình phạt chính lại ngang bằng với phạt tiền hình phạt bổ sung như Điều 267 (Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức). Hoặc mức thấp nhất của phạt tiền là hình phạt chính lại quy định bằng với mức thấp nhất của phạt tiền với tính cách là hình phạt bổ sung đối với cùng một tội là không hợp lý (Điều 142, 154, 172, 173, 178, 181, 201220, 224, 225, 271. 

7) Có trường hợp việc quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với các tội cùng loại không tương xứng và quá chênh lệch nhau ví dụ đối với tội buôn lậu phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (§.153) trong khi đó quy định hình phạt này với tội sản xuất, vận chuyển, tàng trữ , buôn bán hàng cấm (§.155) thì chỉ có từ 5 triều đồng đến 50 triệu đồng, nhưng bị phạt tù lại nặng hơn (từ 6 tháng đến 5 năm).


Việc cách quy định như trên trong BLHS sẽ gây khó khăn cho người áp dụng luật do họ phải cân nhắc làm sao để bảo đảm được tính bình đẳng trong việc lựa chọn và quyết định hình phạt. 

8) Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy nhà làm luật quy định hình phạt tiền là hình phạt chính và là hình phạt bổ sung với mức tối thiểu và tối đa của khung chế tài đối với tội phạm nhìn chung còn quá rộng, nhất là đối với phạt tiền là hình phạt bổ sung đồng thời nó lại không được cụ thể hoá theo từng khung hình phạt mà thường chỉ được quy định chung đối với tội danh, ví dụ người bị kết án về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tiền là hình phạt bổ sung từ 5 triệu đến 100 triệu đồng (Khoản 5 §.137 BLHS) hoặc người phạm tội về ma tuý theo các điều 193,194,196 thì ngoài hình phạt chính còn bị phạt tiền kèm theo từ 5 triệu đồng đến 500 triệu đồng. Quy định như vậy dễ dẫn đến không có sự áp dụng thống nhất trong các toà án, không đảm bảo khả năng cá thể hoá hình phạt, việc áp dụng hình phạt sẽ không tương xứng với hành vi phạm tội (quá nặng hoặc quá nhẹ). 

9) Bên cạnh đó đối với một số tội phạm nhà làm luật còn quy định mức phạt theo số lần giá trị hàng phạm pháp hay số thu lợi bất chính, ví dụ phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn thuế đối với tội trốn thuế (Khoản 4 Điều 161), phạt tiền từ một đến năm lần số lợi bất chính đối với tội cho vay lãi nặng (khoản 3 Điều 163), phạt tiền từ một đến năm lần giá trị của hối lộ đối với tội nhận hối lộ (Khoản 5 Điều 279)…Việc quy định phạt theo cách trên là rất khó áp dụng, vì con số này thường không chính xác, chỉ dựa vào lời khai của người bị kết án mà thực tế ít khi họ khai đúng sự thật nên hiệu quả, mục đích của hình phạt không bảo đảm. Thực tiễn xét xử cũng rất hiếm khi các Toà án phạt tiền theo cách quy định này.


10) Đối với nhiều tội phạm, trong điều luật về tội phạm đó nhà làm luật có quy định phạt tiền là hình phạt chính nhưng lại không quy định phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung (Điều 179, các tội từ Điều 202 đến Điều 217 và các Điều 245, 272, 203, 204, 205, 207, 208 210, 211, 212, 213) nên trong trường hợp áp dụng hình phạt chính khác thì lại không được áp dụng phạt tiền kèm theo bởi điều luật không quy định nó là hình phạt bổ sung. Trong khi nhiều tội phạm khác nhà làm luật quy định phạt tiền được áp dụng theo hai tư cách đó. Việc quy định như nêu trên rõ ràng không thể hiện tính nhất quán trong chính sách hình sự, hạn chế sự linh hoạt trong xử lý hình sự của các toà án.


 Qua phân tích và đánh giá tình hình lập pháp hình sự về hình phạt tiền và nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài, chúng tôi xin có kiến nghị hoàn thiện hình phạt này như sau:

Thứ nhất: cần sửa đổi Điều 30BLHS như sau:


1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người pham tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định.


 2. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn hoặc là tù chung thân về các tội xâm phạm sở hữu. các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về môi trường, các tội xâm phạm trât tự công cộng, các tội phạm tham nhũng, ma tuý hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định.

3. Mức phạt tiền được quyết định tuỳ theo tính chất và mức độ nghiêm tọng của tội phạm được thực hiện, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động giá cả, nhưng không thấp hơn một triệu đồng.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tam giam thì thời hạn tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt tiền, cứ một ngày bị tạm giữ, tạm giam bằng….đồng
.
4. Tiền phạt có thể được nộp một lần hoặc nhiều lần trong thời hạn do Toà án quyết định trong bản án.


  Trong trường hợp người bị kết án cố tình không nộp tiền phạt thì Toà án quyết định chuyển hình phạt tiền sang hình phạt tù có thời hạn cứ …đồng bằng…ngày giam giữ nhưng không được vượt quá 2 năm
.

Thứ hai: Cần loại trừ việc áp dụng hình phạt tiền đối với người chưa thnàh niên phạm tội.

Thứ ba: Tăng cường các hình phạt không phải tù nhất là hình phạt tiền sẽ góp phần đa dạng hoá các biện pháp xử lý hình sự trong công tác phòng chống tội phạm. Nguyên tắc xử lý nghiêm trị kết hợp với khoan hồng của nhà nước thể hiện trong điều 3 BLHS đßi hỏi hệ thống các biện pháp cưỡng chế hình sự, trong đó có hình phạt phải đa dạng. Với nhiều hình phạt khác nhau được quy định trong chế tài về tội phạm cụ thể thì khoảng cách giữa chóng càng nhỏ đi. Do vậy, việc lựa chọn khác nhau của Toà án không dẫn đến kết quả qña khác xa nhau. Nhà làm luật cần mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền với tư cách là hình phạt chính đối với một số tội phạm khác như các tội xâm phạm sở hữu, tội phạm về kinh tế, tội làm nhục người khác, tội vu khống, tội xâm phạm chỗ ở của công dân, tội xâm phạm quyền tự do khiếu nại, tố cáo…

Phạm vi áp dụng hình phạt tiền với tính chất hình phạt bổ sung cũng nên được mở rộng hơn nữa. Hình phạt này không chỉ giới hạn áp dụng đối với các tội xâm phạm sở hữu. các tội phạm xâm phạm trât tự quản lý kinh tế, các tội phạm về môi trường, các tội xâm phạm trât tự công cộng, các tội phạm tham nhũng, ma tuý, đối với các tội gây thiệt hại về vật chất mà cần thiết quy định hình phạt này đối với cả các loại tội phạm khác gây thiệt hại về chính trị hoặc tinh thần. Cần phải quy định phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với các tội phạm mà nhà làm luật đã quy định phạt tiền là hình phạt chính.

Thứ ba: Giảm bớt số chế tài về hình phạt bổ sung mà trong đó phạt tiền được quy định là hình phạt bổ sung không bắt buộc. Nên có quy định phạt tiền là hình phạt bổ sung bắt buộc, nhất là đối với các tội có tính chất vụ lợi, các tội tham nhũng, các tội có dùng tiền làm phương tiện hoạt động. Đối với phạt tiền là hình phạt bổ sung, nên quy định mức phạt tiền thấp hơn mức phạt tiền tại khung hình phạt được xem là hình phạt chính, đồng thòi xem xét thu hẹp khoảng cách tối thiểu và tối đa của mức phạt tiền đối với một số tội để đảm bảo sự phân hoá và cá thể hoá hình phạt được chính xác từ đó khắc phục nhược điểm đã phân tích ở phần nhận xét nêu trên. Ngoài ra, trong trường hợp đã quy định phạt tiền là hình phạt bổ sung rồi thì không cần quy định hình phạt tịch thu tài sản đối với cùng một trường hợp  phạm tội nhất định.

Thứ tư là: Để đảm bảo việc áp dụng và thi hành hình phạt tiền được thống nhất, có hiệu quả cao đòi hỏi các cơ quan chức năng cần ban hành Thông tư liên tịch hoặc Nghị quyết hướng dẫn việc áp dụng và thi hành án phạt tiền - đây là một đòi hỏi rất bức xúc hiện nay. Đồng thời các Toà án cần có sự quan tâm, chú trọng theo dõi, tổng kết thực tiễn xét xử và thi hành án phạt tiền một cách cụ thể để có thể phát huy hơn nữa hiệu quả áp dụng và thi hành hình phạt tiền trong thực tiễn, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiện nay ở nước ta. 


Trên đây là những kết quả nghiên cứu và một số kiến nghị về hình phạt tử hình, tù có thời hạn và hình phạt tiền. Hy vọng rằng nó sẽ nguồn tư liệu cho các nhà lập pháp nước ta sử dụng làm tài liệu tham khảo trong hoạt động lập pháp hình sự nói chung và trong việc tiếp tục hoàn thiện các hình phạt nêu trên.
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� Về cách chuyển đổi thời gian bị tam giữ, tạm giam để khấu trừ vào số tiền phạt do nhà làm luật tính toán.


� Về cách chuyển đổi từ phạt tiền sang tù có thời hạn như thế nào sẽ do nhà làm luật tính toán.
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